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TOM TAT

Cac dong bé: 9311BB, D42BB, R308BB dwoc tao ra bing phwong phap lai hdi quy giira cac dong
lta 9311, D42, R308 vé&i cac dong chuan khang bénh bac 1a mang gen Xa7 va Xa21. Chi thj phan ti
lien két chit véi cac gen Xa2l, Xa7: pTA248, RM5509 twong trng da dwoc str dung dé phat hién cac
gen nay trén 3 dong b6 9311BB, D42BB, R308BB. Két qua kiém tra cho thiy: dong bé R308BB c6 90%
s6 ca thé cia mang gen khang Xa21 déng hop tir, 10% s6 ca thé mang gen di hop tir; dong bé D42BB
¢6 10% s6 ca thé mang gen khang di hop tir, dong b6 9311BB c6 100% sé ca thé mang gen Xa7 va tat
ca cac ca thé nay déu dong hop tir vé gen Xa7. Két qua nay phu hop véi két qua lay nhiém nhan tao
tai thé hé lai BC3F1 cla cac dong 9311BB va R308BB v&i 3 noi vi khuan: HAU 01043, HAU 02009-2,
HAU 02034-6 ngoai trir dong D42BB. Diéu nay chirng minh rang marker phan tir 1a mét cong cu quan
trong trong viéc phat hién chinh xac cac gen mong muén nhim phuc vu céng tac chon tao giéng.

Ttr khoa: Bénh bac 1a lua, pTA248, RM5509, Xa7, Xa21, Xanthomonas oryzae pv. oryzae.

SUMMARY

Three male lines 9311BB, D42BB, R308BB were developed by crossing parental lines 9311, D42,
R308 with the near-isogenic lines of rice carrying Xa7 and Xa21 resistance genes using backcross
breeding program. The markers pTA248, RM5509 linked tightly with Xa21 gene, Xa7 gene, respectively
were used to detect bacterial blight resistance genes. The result showed that 90% individuals of
R308BB were homozygous for Xa21l gene and 10% individuals were heterozygous while the D42BB
have 10% heterozygote for Xa21 gene and 100% individuals of 9311BB were homozygous for Xa7
gene. This result coincides well with the artificially infected result on BC3;F; of 9311BB and R308BB
except for D42BB. The research demonstrated that molecular marker is a useful tool for the detection
of the target genes.

Key words: Bacterial blight, Xa7, Xa21, pTA248, RM5509, Xanthomonas oryzae pv. oryzae.

nay cé trén 30 gen khang bénh bac 14 da
dudge phat hién ¢ lda tréng va lda dai
(Ninox-Lui va cs., 2006; Singh va cs., 2007;

1. DAT VAN DE

Bénh bac 14 lda do vi Kkhuén

Xanthomonas Oryzae pv. Oryzae la moét
trong nhiing bénh hai lam gidm nghiém
trong ning sudt d cac ving tréng lda cua
chau A (Mew, 1987; Mew, 1993). Cho dén

204

Wang va cs., 2009). Trong s6 cac gen khang
bénh bac 14 thuong c6 mit trong cac gidng
Ita dia phuong cua Viét Nam: Xa3, Xa4,
xab, Xa7, Xal0, xal3, Xal4 thi gen khang
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Xa7, Xa2l c¢6 vai tro quan trong trong tao
giong khang bénh vi ching khang dude hau
hét cac chung vi khudn gay bac 1a & Viét
Nam (Bui Trong Thuy va cs., 2004). Cac chi
thi phan ti lién két chit véi cac gen khang
bénh da dudc xac dinh nhu: chi thi RZ390,
RG556 va RG207 lién két véi gen xab
(McCouch va cs., 1991), gen Xa21 dugc xac
dinh thudc nhiém séc thé (NST) s§ 11 va lién
két chat véi chi thi pTA248 (Ronald va cs.,
1992)... Véi cac phat hién trén, nhiéu nha
chon tao giéng trén thé gi6i da st dung
marker phan ti dé phat hién ra cac gen
quan tdm. LUO Yan-chang va cs. (2004) st
dung chi thi pTA248 va RM248 xac dinh gen
Xa21, Siriporn Korinsak va cs. (2009) su
dung chi thi SSR (RM30, RM7243, RM5509,
RM400) dé phat hién gen khang bénh bac 14.
O Viet Nam, Nguydn Thi Pha va cs.
(2004) st dung cac chi thi STS (RG556,
RG136, pTA248.), SSR (RM21, RM114,
RM122, RM164, RM190) dé phat hién cac
gen Xa2l, xab, xal3 trén cac giong lda dia
phuong va dong bd me lai, La Vinh Hoa va
cs. (2010) da st dung cac chi thi Npb 181, P3
va RG 556 dé phat hién cac gen Xa4, Xa7,
xab tuong tng trong 150 mAu gidng lia thu
thap tit cac dia phuong mién Bic Viét Nam.
Nghién ctiu nay da st dung phuong
phap lay nhiém nhan tao va cac chi thi SSR:
RM5509 phat hién gen Xa7 va chi thi STS:
pTA248 xac dinh gen Xa21 trong cac dong bd

9311BB, D42BB, R308BB dudc tao ra bang
phuong phéap lai héi quy gitia dong lda 9311,
D42, R308 v6i cac dong chuén khang bénh
bac 14 mang gen Xa7 va Xa2l: IRBB4/7,
IRBB4/5/13/21, IRBB21 tuong Gng.

2. VAT LIEU VA PHUONG PHAP

NGHIEN CUU
2.1. Vat liéu
2.1.1. Vat liéu thuc vdt

- Céc dong bo:

+ Dong 9311 nhap noi tit Trung Quéc 2003

+ Dong R308 dugc tao ra tir t6 hop C70/
Javanica 14 tron ndm 1988 do B6 mén Di
truyén va Chon giéng cay trong, Truong Dai
hoc Néng nghiép Ha Noi chon tao.

+ Dong D42 dudc chon tir t6 hop Indica/
Javanica tit ndm 1996 do B moén Di truyén
va Chon gidng cay tréng, Trudng Dai hoc
Noéng nghiép Ha Noi chon tao.

- Cac dong ding gen: IRBB4/7, IRBB21,
IRBB4/5/13/21 (tu IRRI).

- Cac dong chuan khang IRBB21 (mang
gen Xa21), IRBB4/7 (mang gen Xa7), IRBB7
(mang gen Xa7) va chufin nhiém IR24
((IRRD).

- Cac dong bd thuan vé kiéu hinh dugc
tao ra bang phuong phap lai héi quy:
9311BB- 1 (R75), 9311-2 (R75), 9311BB-3
(R75), D42BB va R308BB.

Bang 1. Cac ca thé kiém tra gen Xa21, Xa7

I

1 Dong 9311BB -1(R75) 10 9311/IRBB4/7 Xad/Xa7 R75-1 > R75-10

2 Dong 9311BB -2(R75) 10 9311/IRBB4/7 Xad/Xa7 R75-2-1 > R75-2-10
Dong 9311BB -3(R75) 10 9311/IRBB4/7 Xad/Xa7 R75-3-1-> R75-3-10

4 Dong D42BB 10 2231/52818 2‘:;?;221 D42BB-1-> D42BB-10

5 Dong R308BB 10 R308/IRBB21 Xa21 R308BB-1-> R308BB-10

6 IR24 5 D/C: Chuén nhiém Khéng gen khang IR24-1->1R24-5

7 IRBB4/7 5 D/C: Chuén khang Xad4/Xa7 IRBB4/7-1> IRBB4/7-10

8 IRBB7 5 D/C: Chuén khang Xa7 IRBB7-1->1RBB7-5

9 IRBB21 5 D/C: Chuén khang Xa21 IRBB21-1-> IRBB21-10
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Bang 2. Cac noi vi khuan xanthomonas oryzae

TT Nhom noi HAU lIsolate Ngudn

1 Noi 1 (Race 1) HAU 01043

2 Noi 2 (Race 2) HAU 02009-2 Bui Trong Thay va cs. (2003)
3 Noi 3 (Race 3) HAU 02034-6

Bang 3. Cac cap moéi st dung kiém tra gen Xa21, Xa7

Chi thi Trinh tw mdi Gen kiém tra Tai liéu tham khao
F 5-AGA CGC GGA AGG GTG GTT CCC GGA-3'
pTA248 Xa21 LUO Yan-chang (2004)
R 5-AGA CGC GGTGTA ATC GAA AGA TGA AA-3'
RM5509 F 5TGATCCATGCTTTGGCC3’
, , Xa7 McCouch (2002)
(SSR) R 5'CCAGCAGAAAGAAGACGC3

2.1.2. Vit liéu vi khudn

Cac noi vi khuén giy bénh bac 14 diung
dé lay nhiém nhéan tao dugc thé hién trong
bang 2.

2.1.3. Cdp moéi kiém tra gen Xa7, Xa21 (Bdng 3)

2.2. Phuong phap

2.2.1. Phuong phdp lay nhiém, dinh gid tinh
khdng bénh bac ld

Tao dung dich vi khudn lay nhiém véi
mat @6 108 CFU/ml va tién hanh lay nhiém
nhan tao truéc khi lia trd khoang 18 ngay:
Dung kéo da khii tring nhing vao dung dich
chtta vi khudn gy bac 14, rdi cit 1én dau la
lda khoang 2- 5 cm, ci 3- 5 14 lai nhing kéo
vao dung dich vi khuén 1 1an. Lay nhiém
mdi khém 3 ching vi khuén c6 doc t6 dai
dién trén tat ca cac ca thé cua cac dong. Sau
18 ngay lay nhiém tién hanh do chiéu dai vét
bénh va phan cdp mtic d0 khang nhiém
(Furuya va cs., 2003) nhu bang sau:

Chiéu dai vét bénh
trung binh (cm)

Phan (rng khang,
nhiém bénh

Ky
hiéu

Chiéu dai vét bénh < 4,0 cm
Chiéu dai vét bénh

Khang bénh cao HR

4,0 -8,0cm Khang R
Chiéu dai vét bénh . R
8.0 > 12,0 cm Khang trung binh MR

Chiéu dai vét bénh > 12,0cm  Nhiém S
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2.2.2. Phuwong phdp chiét tach DNA

Mo 14 non cua cac dong, giong dude thu
va chiét tach theo quy trinh ctia Zhang va cs.
(1985), san phidm chiét tach duge dién di
trén gel agarose 0,8%. ADN chiét tach dudc
bao quan 6 -20°C.

2.2.3. Phuong phdp PCR va kiém tra sdén phdm

- Thé tich 1 phan tng la 20ul bao gom:
10x buffer, 200 uM dNTPs, 500 uM MgCl,
0,2 mM méi, 1ul DNA téng s6, 2 unit Taq
polymerase (Dream Taq polymerase).

- Chu trinh nhiét dugc thuc hién: 95°C
trong 5 phit, 35 chu ky tiép theo gom 95°C
trong 30 gidy, 52 - 53°C trong 30 giay, 72°C
trong 1 phit 30 gidy. Chu ky cuéi 72°C trong
7 phit va giit 6n dinh & 4°C.

- San ph4m PCR kiém tra gen xa7 dugc
kiém tra trén gel agarose 3% va 1,5% cho
gen xa2l § hiéu dién thé& 60V trong 1 gid 15
phit, sau d6 nhuém bang Ethium bromide
dé phat hién.

3. KET QUA VA THAO LUAN
3.1. Ty 1é cay khang bénh, nhiém bénh cta
ba dong bé trén quan thé BC3F1
Cac dong nhan gen: 9311, R308, D42
duge lai v6i cac dong chta gen khang
IRBB4/7, IRBB21,IRBB4/5/13/21 dé tao ra
F1, F1 sé dugc lai héi qui véi dong me tuong
ting theo s d6 lai sau:
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9311, R308, D42 /

9311, R308, D42 /F1

9311, R308, D42 / BC1F1

l

9311, R308, D42 / BC2F1

IRBB4/7, IRBB21,IRBB4/5/13/21.

BC3F1 —p cho tu thu cac thé hé tiép theo: BC3F2...

Qua trinh lai héi quy dugc tién hanh
dén thé hé BC3F1 va cho tu thu. Thé hé
BC3F, da dat dugc kiéu hinh giéng nhu ban
dau cta ba dong bs. Pé xac dinh kha ning
khang bénh ctia cac dong tai thé hé lai
BC3F1, nghién ctu st dung 3 noi vi khudn
Xanthomonas oryzea: noi 1, noi 2, noi 3 dé
tién hanh lay nhiém nhan tao va danh gia
cdp bénh: chiéu dai vét bénh <12: khang,
chiéu dai vét bénh >12: nhiém. Ty 1é khang
bénh cua cac dong bs tai thé hé lai BC3FB,
duge thé hién tai bang 4.

Két qua lay nhiém nhan tao 3 ndi vi
khuén dai dién cho vung trung du mién ndi
phia Béc, dong bang Bic Bo, Bic Trung B
trong vu mua 2007 cho thay kha ning khang
bénh bac 14 ctia cac dong nhan gen 9311,
D42, R308 tai thé& hé lai BC3F1 tang 1an luot
tir 33,3% - 95,81%, 0 - 99,4%, 0 - 100%. Diéu
nay chiing td cac dong 9311, D42, R308 da
thita hudng duge tinh khang bénh ti cic dong
chia gen khang: IRBB4/7, IRBB4/5/13/21,
IRBB21 tuong ting. Trong d6, thé hé BC3F1-
R308BB c¢6 100% ca thé khang bénh va
khang duge cad 3 noi vi khudn lay nhiém.
Nhiing ca thé khang bénh va c6 dic tinh
nong sinh hoc nhu 3 dong bd dude tu thu dé
tao dong thuan. Két qua so bd da xac lap
dugc 3 dong thudn mang gen khang bénh la:
9311BB (mang gen Xa7), D42BB, R308BB
(mang gen Xa21).

3.2. Kiém tra gen khang dugc chuyén

bang chi thi phan t&

Sau khi tao dugc dong thudn mang tinh
khang bénh bing phuong phap lai hdi quy,
mdi dong bé mang gen khang bénh dugc
kiém tra su c6 mit cua gen khang bang chi
thi phéan tu.

3.2.1. Két qud kiém tra gen Xa2l trén 2 dong
b6’ D42BB va R308BB st dung cdp moi
pTA248

St dung cip moi pTA248 da phat hién
dude 10/10 ca thé R308BB (chiém ty 1é

100%) va 1/10 c4 thé D42BB (chiém ty lé

10%) mang gen Xa2l. Trong d6 dong bd

R308BB c6 9 ca thé: R308BB- 1, R308BB- 3,

R308BB-4, R308BB- 5, R308BB- 6, R308BB-

7, R308BB- 8, R308BB- 9, R308BB- 10 xuat

hién mot bing DNA duy nhat gidng doi

ching IRBB21 (c6 gen) va R308BB- 2 cluing
v6i D42BB-1 xu4t hién hai bing mot tuong
tng v6i IRBB21 va bédng con lai tudng tng
véi IR24 (d61i chiing khong gen). Nhu vay,
trong tong s6 10 ca thé mang gen Xa2l cua
dong b R308BB ¢6 9 ca thé mang gen Xa21
dong hop ti chiém ty 1& 90%, 1 c4 thé mang
gen Xa21 di hgp ti, trong khi dong D42BB
c6 10% ca thé mang gen khang di hop tu.

Cac dong mang gen Xa21 dong hop ti nay sé

tiép tuc dugc danh gia vé cac tinh trang nong

sinh hoc khéc dé dua vao hé théng san xuét

Ida lai.
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Béng 4. Ty 18 khang bénh bac 14 ctia dong bé tai thé hé lai BC3F1 vu miia 2007

Noi 1 Noi 2 Noi 3 T8 Ty lé
N & . = - = - = ong .
STT Dong, giong Khang Nhiém Khang Nhiém Khang Nhiém /g khang
(R) (S) (R) (S) (R) (S) (%)
1 BC3F1-9311 40 0 35 0 40 5 115/5 95,81
2 BC3F1-D42 298 5 298 0 298 0 894/5 99,4
3 BC3F1-R308 50 0 55 0 55 0 160/0 100
4 Dong bb 9311 nguyén ban 2 0 0 2 0 2 2/6 33,3
5 Dong bé D42 nguyén ban 0 2 0 2 0 2 0/6 0
6 Dong b6 R308 nguyén ban 0 2 0 2 0 2 0/6 0
7 IRBB7 (chun khang) 2 0 2 0 2 0 6/0 100
8 IRBB21 (chuén khang 2 0 2 0 2 0 6/0 100
9  IR24 (chuan nhi&m) 0 2 0 2 0 2 0/6 100

Bang 5. So sanh ty 1é khang bénh bac 14 ctia dong bé bang lay nhiém nhan tao
va chi thi phan t tai thé hé lai BC3F1 vu mua 2007

Ty 1& ca thé c6 kiéu hinh khang

Ty lé ca th& mang gen khang

T Dong, giéng béng lay nhiém nhan tao (%) bang chi thi phan t& (%)
Xa7 Xa21 Xa7 Xa21
1 BC3F1-9311 (R75) 95,81 100
2  BC3F1-R308 (R308BB) 100 90
3  BC3F1-D42 (D42BB) 99,4 10

3.2.2. Két quad kiém tra gen Xa7 st dung
cdp méi RM5509

Két qua kiém tra gen Xa7 st dung cap
mdi RM5509 cho théy, tat ca cac ca thé kiém
tra déu c6 gen Xa7 va déu 6 trang thai déng
hgp ti vé gen Xa7 (doan nhan 1én cé kich
thudc 267, gidng d6i chting c6 gen IRBB7).

Nhu vay st dung chi thi phan ti dé
kiém tra cac gen Xa21, Xa7 da chi ra ring:
cac dong bo 9311, D42, R308 c6 kha ning
nhin gen khang khac nhau. Trong d6 dong
9311BB (R75) c6 100% ci thé kiém tra cé
gen khang, R308BB c6 90% ca thé kiém tra
c6 gen khang. Két qua nay tucng doi trung
khép v6i két qua 1ay nhiém nhan tao bang vi
khuén trén hai dong bé khang bénh 1a R75
va R308BB. Riéng dong D42BB chi c6 10%
ca thé kiém tra c6 gen khang bénh 6 trang
thai di hop tu. Su khac biét gitia két qua lay
nhidm nhan tao va két qua kiém tra gen
khéang cua dong D42BB c6 thé giai thich 1a
do gen Xa2l tuy c6 phé khang réng nhung
thuong bi m4t kha ning khang trong thoi gian
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ngin do su phat trién nhanh chéng cta cac
ching gay bénh (Mew va cs., 1992), dong
thoi qua trinh 1ay nhiém nhan tao chiu anh
hudng ctia diéu kién ngoai canh: nhiét do, do
am... (Bang 5).

Ciang st dung marker phan ti dé xac
dinh gen khang bénh bac 14, LUO Yan-chang
va cs. (2004) da tién hanh kiém tra gen Xa21
trén 200 ca thé F, bing chi thi pTA248. Két
qua cho théy, c6 47 c4 thé mang gen khang
dong hop ti, 98 ca thé mang gen khang di
hop té. T4t ca cac ca thé nay c6é mic db
khéang trung binh véi ching X-03 (LUO Yan-
chang va cs., 2004). Siriporn Korinsak (2009)
st dung chi thi SSR: RM5509 dé phat hién
gen Xa7 trén quéan thé F,. Ca 2 gen Xa7 va
Xa2l déu la gen trdi c6 phé khang réng
(Sidhu, 1978), lién két chiat v6i gen muc tidu
(Siriporn Korinsak va cs., 2009; Ronal va cs.,
1992) va & trang thai dong hop ti c6 kha
ning khang to6t hon trang thai di hop tu
(Zhang va cs., 2006). Do d6 chi thi phéan tu
giip chon loc chinh x4c ca thé mang gen
mong mudn (Hinh 1, Hinh 2).
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l DC c6 gen

DC khong gen

Hinh 1. Ké&t qua kiém tra gen Xa7
st dung ciap méi RM5509
(doan nhan 1én ¢6 kich thuộc 269bp)

STT Hinh 1
1 Marker
2 IR24 (D6i chirng khéng gen)
3 IRBB7 (B6i chirng c6 gen)
4 IRBB4/7
5 R75-2-1
6 R75-2-2
7 R75-2-3
8 R75-2-4
9 R75-2-5
10 R75-2-6
11 R75-2-7
12 R75-2-8
13 R75-2-9
14 R75-2-10
15
16

4. KET LUAN

Cac chi thi phan ti RM5509 va pTA248
da duge st dung thanh cong dé phat hién
gen khang bac 14 tuong tng 1a Xa7 va Xa21
¢ ba dong bd 9311BB, D42BB, R308BB- két
qua lai héi quy gifia cac dong me 9311, D42
va R308 véi cac dong b déng gen IRBB4/7,
IRBB4/5/13/21, IRBB21 tuong ting. Két qua
kiém tra PCR véi cac cidp mdi dic hiéu cho
thay: dong bs R308BB c6 90% s ca thé
mang gen khang Xa21 doéng hop ti, 10% s6
c4 thé mang gen di hop td; dong bs D42BB
¢6 10% s6 ca thé mang gen khang di hop tu;
dong b 9311BB ¢6 100% s6 c4 thé mang gen
Xa7 va tit ca cac ca thé nay déu dong hop ti
vé gen khang Xa7. K&t qua nay trung khép

3456 7 809 1011 1213141516
e e SN e Be R e w0 we GN OO BD BB

DC c6 gen

DC khong gen

Hinh 2. Ké&t qua kiém tra gen Xa21
st dung cip méi pTA 248

Hinh 2
IR24 (Béi chirng khéng gen)
IRBB21 (Béi chirng c6 gen)
D42BB1
D42BB2
D42BB3
D42BB4
D42BB5
D42BB6
D42BB7
D42BB8
D42BB9
D42BB10
R308BB1
R308BB2
R308BB3
R308BB4

véi két qua lay nhiém nhan tao 3 ndi vi
khudn dai dién cho 3 ving: trung du mién
nidi phia Bic, dong bang Bic By, Bic Trung
B trén quan thé lai BC3F, cua cac dong
9311BB va R308BB, ngoai trit dong D42BB.
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Detection of Bacterial Blight Resistance Genes Xa7, Xa21 in Male lines of
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TÓM TẮT


Các dòng bố: 9311BB, D42BB, R308BB được tạo ra bằng phương pháp lai hồi quy giữa các dòng  lúa 9311, D42, R308 với các dòng chuẩn kháng bệnh bạc lá mang gen Xa7 và Xa21. Chỉ thị phân tử liên kết chặt với các gen Xa21, Xa7: pTA248, RM5509 tương ứng đã được sử dụng để phát hiện các gen này trên 3 dòng bố 9311BB, D42BB, R308BB. Kết quả kiểm tra cho thấy: dòng bố R308BB  có 90% số cá thể của mang gen kháng Xa21 đồng hợp tử, 10% số cá thể mang gen dị hợp tử; dòng bố D42BB có 10% số cá thể mang gen kháng dị hợp tử, dòng bố 9311BB có 100% số cá thể mang gen Xa7 và tất cả các cá thể này đều đồng hợp tử về gen Xa7. Kết quả này phù hợp với kết quả lây nhiễm nhân tạo tại thế hệ lai BC3F1 của các dòng 9311BB và R308BB với 3 nòi vi khuẩn: HAU 01043, HAU 02009-2, HAU 02034-6 ngoại trừ dòng D42BB. Điều này chứng minh rằng marker phân tử là một công cụ quan trọng trong việc phát hiện chính xác các gen mong muốn nhằm phục vụ công tác chọn tạo giống.


Từ khoá: Bệnh bạc lá lúa, pTA248, RM5509, Xa7, Xa21, Xanthomonas oryzae pv. oryzae.Nghe

Đọc ngữ âm

 


Từ điển - Xem từ điển chi tiết

SUMMARY


Three male lines 9311BB, D42BB, R308BB were developed by crossing parental lines 9311, D42, R308 with the near-isogenic lines of rice carrying Xa7 and Xa21 resistance genes using backcross breeding program. The markers pTA248, RM5509 linked tightly with Xa21 gene, Xa7 gene, respectively were used to detect  bacterial blight resistance genes. The result showed that 90% individuals of R308BB were homozygous for Xa21  gene and 10% individuals were heterozygous while the D42BB have 10%  heterozygote for Xa21 gene and 100% individuals of 9311BB were homozygous for Xa7 gene. This result coincides well with the artificially infected result on BC3F1 of 9311BB and R308BB except for D42BB. The research demonstrated that  molecular marker is a useful tool for the detection of the target genes.


Key words: Bacterial blight, Xa7, Xa21, pTA248, RM5509, Xanthomonas oryzae pv. oryzae.Nghe

Đọc ngữ âm

 


Từ điển - Xem từ điển chi tiết

1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Bệnh bạc lá lúa do vi khuẩn Xanthomonas Oryzae pv. Oryzae là một trong những bệnh hại làm giảm nghiêm trọng năng suất ở các vùng trồng lúa của châu á (Mew, 1987; Mew, 1993). Cho đến nay có trên 30 gen kháng bệnh bạc lá đã được phát hiện ở lúa trồng và lúa dại (Ninox-Lui và cs., 2006; Singh và cs., 2007; Wang và cs., 2009).  Trong số các gen kháng bệnh bạc lá thường có mặt trong các giống lúa địa phương của Việt Nam: Xa3, Xa4, xa5, Xa7, Xa10, xa13, Xa14 thì gen kháng Xa7, Xa21 có vai trò quan trọng trong tạo giống kháng bệnh vì chúng kháng được hầu hết các chủng vi khuẩn gây bạc lá ở Việt Nam (Bùi Trọng Thuỷ và cs., 2004). Các chỉ thị phân tử liên kết chặt với các gen kháng bệnh đã được xác định như: chỉ thị RZ390, RG556 và RG207 liên kết với gen xa5 (McCouch và cs., 1991), gen Xa21 được xác định thuộc nhiễm sắc thể (NST) số 11 và liên kết chặt với chỉ thị pTA248 (Ronald và cs., 1992)… Với các phát hiện trên, nhiều nhà chọn tạo giống trên thế giới đã sử dụng marker phân tử để phát hiện ra các gen quan tâm. LUO Yan-chang và cs. (2004) sử dụng chỉ thị pTA248 và RM248 xác định gen Xa21, Siriporn Korinsak và cs. (2009) sử dụng chỉ thị SSR (RM30, RM7243, RM5509, RM400) để phát hiện gen kháng bệnh bạc lá.


ở Việt Nam, Nguyễn Thị Pha và cs. (2004) sử dụng các chỉ thị STS (RG556, RG136, pTA248..), SSR (RM21, RM114, RM122, RM164, RM190) để phát hiện các gen Xa21, xa5, xa13 trên các giống lúa địa phương và dòng bố mẹ lai, Lã Vinh Hoa và cs. (2010) đã sử dụng các chỉ thị Npb 181, P3 và RG 556 để phát hiện các gen Xa4, Xa7, xa5 tương ứng trong 150 mẫu giống lúa thu thập từ các địa phương miền Bắc Việt Nam.


Nghiên cứu này đã sử dụng phương pháp lây nhiễm nhân tạo và các chỉ thị SSR: RM5509 phát hiện gen Xa7 và chỉ thị STS: pTA248 xác định gen Xa21 trong các dòng bố 


9311BB, D42BB, R308BB được tạo ra bằng phương pháp lai hồi quy giữa dòng  lúa 9311, D42, R308 với các dòng chuẩn kháng bệnh bạc lá mang gen Xa7 và Xa21: IRBB4/7, IRBB4/5/13/21, IRBB21 tương ứng.


2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
      NGHIÊN CỨU


2.1. Vật liệu


2.1.1. Vật liệu thực vật


- Các dòng bố: 


+ Dòng 9311 nhập nội từ Trung Quốc 2003


+ Dòng R308 được tạo ra từ tổ hợp C70/ Javanica lá trơn năm 1988 do Bộ môn Di truyền và Chọn giống cây trồng, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội chọn tạo.


+ Dòng D42 được chọn từ tổ hợp Indica/ Javanica từ năm 1996 do Bộ môn Di truyền và Chọn giống cây trồng, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội chọn tạo.


- Các dòng đẳng gen: IRBB4/7, IRBB21, IRBB4/5/13/21 (từ IRRI).


- Các dòng chuẩn kháng IRBB21 (mang gen Xa21), IRBB4/7 (mang gen Xa7), IRBB7 (mang gen Xa7) và chuẩn nhiễm IR24 ((IRRI).


- Các dòng bố thuần về kiểu hình được tạo ra bằng phương pháp lai hồi quy:  9311BB- 1 (R75), 9311-2 (R75), 9311BB-3 (R75), D42BB và R308BB.

Bảng 1. Các cá thể kiểm tra gen Xa21, Xa7


		TT

		Dòng, giống

		Số lượng cá
thể phân tích

		Nguồn gốc các dòng bố và đối chứng

		Gen kiểm tra

		Ký hiệu dòng bố
kháng bệnh



		1

		Dòng 9311BB -1(R75)

		10

		9311/IRBB4/7

		Xa4/Xa7

		R75-1 ( R75-10



		2

		Dòng 9311BB -2(R75)

		10

		9311/IRBB4/7

		Xa4/Xa7

		R75-2-1 ( R75-2-10



		3

		Dòng 9311BB -3(R75)

		10

		9311/IRBB4/7

		Xa4/Xa7

		R75-3-1( R75-3-10



		4

		Dòng D42BB

		10

		D42/IRBB


4/5/13/21

		Xa4/xa5


/xa13/Xa21

		D42BB-1( D42BB-10



		5

		Dòng R308BB

		10

		R308/IRBB21

		Xa21

		R308BB-1( R308BB-10



		6

		IR24

		5

		Đ/C: Chuẩn nhiễm

		Không gen kháng

		IR24-1(IR24-5



		7

		IRBB4/7

		5

		Đ/C: Chuẩn kháng

		Xa4/Xa7

		IRBB4/7-1( IRBB4/7-10



		8

		IRBB7

		5

		Đ/C: Chuẩn kháng

		Xa7

		IRBB7-1(IRBB7-5



		9

		IRBB21

		5

		Đ/C: Chuẩn kháng

		Xa21

		IRBB21-1( IRBB21-10





Bảng 2. Các nòi vi khuẩn xanthomonas oryzae

		TT

		Nhóm nòi

		HAU Isolate

		Nguồn



		1

		Nòi 1 (Race 1)

		              HAU 01043

		



		2

		Nòi 2 (Race 2)

		HAU 02009-2

		Bùi Trọng Thủy và cs. (2003)



		3

		Nòi 3 (Race 3)

		HAU 02034-6

		





Bảng 3. Các cặp mồi sử dụng kiểm tra gen Xa21, Xa7


		Chỉ thị

		Trình tự mồi

		Gen kiểm tra

		Tài liệu tham khảo



		pTA248

		F


R

		5'-AGA CGC GGA AGG GTG GTT CCC GGA-3'


5'-AGA CGC GGTGTA ATC GAA AGA TGA AA-3'

		Xa21

		LUO Yan-chang (2004)



		RM5509


(SSR)

		F


R

		5’TGATCCATGCTTTGGCC3’


5’CCAGCAGAAAGAAGACGC3’

		Xa7

		McCouch (2002)



		

		

		

		

		





2.1.2. Vật liệu vi khuẩn


Các nòi vi khuẩn gây bệnh bạc lá dùng để lây nhiễm nhân tạo được thể hiện trong bảng 2.


2.1.3. Cặp mồi kiểm tra gen Xa7, Xa21 (Bảng 3)


2.2. Phương pháp


2.2.1. Phương pháp lây nhiễm, đánh giá tính
          kháng bệnh bạc lá


Tạo dung dịch vi khuẩn lây nhiễm với mật độ 108 CFU/ml và tiến hành lây nhiễm nhân tạo trước khi lúa trỗ khoảng 18 ngày:  Dùng kéo đã khử trùng nhúng vào dung dịch chứa vi khuẩn gây bạc lá, rồi cắt lên đầu lá lúa khoảng 2- 5 cm, cứ 3- 5 lá lại nhúng kéo vào dung dịch vi khuẩn 1 lần. Lây nhiễm mỗi khóm 3 chủng vi khuẩn có độc tố đại diện trên tất cả các cá thể của các dòng. Sau 18 ngày lây nhiễm tiến hành đo chiều dài vết bệnh và phân cấp mức độ kháng nhiễm (Furuya và cs., 2003) như bảng sau:


		Chiều dài vết bệnh
trung bình (cm)

		Phản ứng kháng, nhiễm bệnh

		K‎ý
hiệu



		Chiều dài vết bệnh < 4,0 cm

		Kháng bệnh cao

		HR



		Chiều dài vết bệnh 
4,0 -8,0cm

		Kháng

		R



		Chiều dài vết bệnh 
8,0 > 12,0 cm

		Kháng trung bình

		MR



		Chiều dài vết bệnh > 12,0 cm

		Nhiễm

		S





2.2.2. Phương pháp chiết tách DNA


Mô lá non của các dòng, giống được thu và chiết tách theo quy trình của Zhang và cs. (1985), sản phẩm chiết tách được điện di trên gel agarose 0,8%. ADN chiết tách được bảo quản ở -200C.


2.2.3. Phương pháp PCR và kiểm tra sản phẩm

- Thể tích 1 phản ứng là 20ul bao gồm: 10x buffer, 200 (M dNTPs, 500 (M MgCl2 0,2 mM mồi, 1ul DNA tổng số, 2 unit Taq polymerase (Dream Taq polymerase). 


- Chu trình nhiệt được thực hiện: 95oC trong 5 phút, 35 chu kỳ tiếp theo gồm 95oC trong 30 giây, 52 - 53oC trong 30 giây, 72oC trong 1 phút 30 giây. Chu kỳ cuối 72 oC trong 7 phút và giữ ổn định ở 4oC. 


- Sản phẩm PCR kiểm tra gen xa7 được kiểm tra trên gel agarose 3% và 1,5% cho gen xa21 ở hiệu điện thế 60V trong 1 giờ 15 phút, sau đó nhuộm bằng Ethium bromide để phát hiện.


3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Tỷ lệ cây kháng bệnh, nhiễm bệnh của 
       ba dòng bố trên quần thể BC3F1


Các dòng nhận gen: 9311, R308, D42 được lai với các dòng chứa gen kháng IRBB4/7, IRBB21,IRBB4/5/13/21 để tạo ra F1, F1 sẽ được lai hồi qui với dòng mẹ tương ứng theo sơ đồ lai sau: 

                                  9311, R308, D42   /     IRBB4/7, IRBB21,IRBB4/5/13/21. 


                              9311, R308, D42  / F1


                       9311, R308, D42  / BC1F1




                        9311, R308, D42  / BC2F1


                                              BC3F1                cho tự thụ các thế hệ tiếp theo: BC3F2...


Quá trình lai hồi quy được tiến hành đến thế hệ BC3F1 và cho tự  thụ. Thế hệ BC3F1 đã đạt được kiểu hình giống như ban đầu của ba dòng bố. Để xác định khả năng kháng bệnh của các dòng tại thế hệ lai BC3F1, nghiên cứu sử dụng 3 nòi vi khuẩn Xanthomonas oryzea: nòi 1, nòi 2, nòi 3 để tiến hành lây nhiễm nhân tạo và đánh giá cấp bệnh: chiều dài vết bệnh <12: kháng, chiều dài vết bệnh >12: nhiễm. Tỷ lệ kháng bệnh của các dòng bố tại thế hệ lai BC3F1 được thể hiện tại bảng 4.


Kết quả lây nhiễm nhân tạo 3 nòi vi khuẩn đại diện cho vùng trung du miền núi phía Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trong vụ mùa 2007 cho thấy khả năng kháng bệnh bạc lá của các dòng nhận gen 9311, D42, R308 tại thế hệ lai BC3F1 tăng lần lượt từ 33,3% - 95,81%, 0 - 99,4%, 0 - 100%. Điều này chứng tỏ các dòng 9311, D42, R308 đã thừa hưởng được tính kháng bệnh từ  các dòng chứa gen kháng: IRBB4/7, IRBB4/5/13/21, IRBB21 tương ứng. Trong đó, thế hệ BC3F1- R308BB có 100% cá thể kháng bệnh và kháng được cả 3 nòi vi khuẩn lây nhiễm. Những cá thể kháng bệnh và có đặc tính nông sinh học như 3 dòng bố được tự thụ để tạo dòng thuận. Kết quả sơ bộ đã xác lập được 3 dòng thuận mang gen kháng bệnh là: 9311BB (mang gen Xa7), D42BB, R308BB (mang gen Xa21).


3.2. Kiểm tra gen kháng được chuyển
        bằng chỉ thị phân tử


Sau khi tạo được dòng thuần mang tính kháng bệnh bằng phương pháp lai hồi quy, mỗi dòng bố mang gen kháng bệnh được kiểm tra sự có mặt của gen kháng bằng chỉ thị  phân tử.


3.2.1. Kết quả kiểm tra gen Xa21 trên 2 dòng
          bố D42BB và R308BB sử dụng cặp mồi 
           pTA248

Sử dụng cặp mồi pTA248 đã phát hiện được 10/10 cá thể R308BB (chiếm tỷ lệ 100%) và 1/10 cá thể D42BB (chiếm tỷ lệ 10%) mang gen Xa21. Trong đó dòng bố R308BB có 9 cá thể:  R308BB- 1, R308BB- 3, R308BB-4, R308BB- 5, R308BB- 6, R308BB- 7, R308BB- 8, R308BB- 9, R308BB- 10 xuất hiện một băng DNA duy nhất giống đối chứng IRBB21 (có gen) và R308BB- 2 cùng với D42BB-1 xuất hiện hai băng một tương ứng với IRBB21 và băng còn lại tương ứng với IR24 (đối chứng không gen). Như vậy, trong tổng số 10 cá thể mang gen Xa21 của dòng bố R308BB có 9 cá thể mang gen Xa21 đồng hợp tử chiếm tỷ lệ 90%, 1 cá thể mang gen Xa21 dị hợp tử, trong khi dòng D42BB có 10% cá thể mang gen kháng dị hợp tử. Các dòng mang gen Xa21 đồng hợp tử này sẽ  tiếp tục được đánh giá về các tính trạng nông sinh học khác để đưa vào hệ thống sản xuất lúa lai.

Bảng 4. Tỷ lệ kháng bệnh bạc lá của dòng bố tại thế hệ lai BC3F1 vụ mùa 2007


		STT

		Dòng, giống

		Nòi 1

		Nòi 2

		Nòi 3

		Tổng R/S

		Tỷ lệ kháng
(%)



		

		

		Kháng (R)

		Nhiễm
(S)

		Kháng (R)

		Nhiễm
(S)

		Kháng (R)

		Nhiễm
(S)

		

		



		1

		BC3F1-9311

		40

		0

		35

		0

		40

		5

		115/5

		95,81



		2

		BC3F1-D42

		298

		5

		298

		0

		298

		0

		894/5

		99,4



		3

		BC3F1-R308

		50

		0

		55

		0

		55

		0

		160/0

		100



		4

		Dòng bố 9311 nguyên bản

		2

		0

		0

		2

		0

		2

		2/6

		33,3



		5

		Dòng bố D42 nguyên bản

		0

		2

		0

		2

		0

		2

		0/6

		0



		6

		Dòng bố R308 nguyên bản

		0

		2

		0

		2

		0

		2

		0/6

		0



		7

		IRBB7 (chuẩn kháng)

		2

		0

		2

		0

		2

		0

		6/0

		100



		8

		IRBB21 (chuẩn kháng

		2

		0

		2

		0

		2

		0

		6/0

		100



		9

		IR24 (chuẩn nhiễm)

		0

		2

		0

		2

		0

		2

		0/6

		100





Bảng 5. So sánh tỷ lệ kháng bệnh bạc lá của dòng bố bằng lây nhiễm nhân tạo
và chỉ thị phân tử tại thế hệ lai BC3F1 vụ mùa 2007


		TT

		Dòng, giống

		Tỷ lệ cá thể có kiểu hình kháng
bằng lây nhiễm nhân tạo (%)

		Tỷ lệ cá thể mang gen kháng
bằng chỉ thị phân tử (%)



		

		

		Xa7

		Xa21

		Xa7

		Xa21



		1

		BC3F1-9311 (R75)

		95,81

		

		100

		



		2

		BC3F1-R308 (R308BB)

		

		100

		

		90



		3

		BC3F1-D42 (D42BB)

		

		99,4

		

		10



		

		

		

		

		

		





3.2.2. Kết quả kiểm tra gen Xa7 sử dụng
           cặp mồi RM5509


Kết quả kiểm tra gen Xa7 sử dụng cặp mồi RM5509 cho thấy, tất cả các cá thể kiểm tra đều có gen Xa7 và đều ở trạng thái đồng hợp tử về gen Xa7 (đoạn nhân lên có kích thước 267, giống đối chứng có gen IRBB7).


Như vậy sử dụng chỉ thị phân tử để kiểm tra các gen Xa21, Xa7 đã chỉ ra rằng: các dòng bố 9311, D42, R308 có khả năng nhân gen kháng khác nhau. Trong đó dòng  9311BB (R75) có 100% cá thể kiểm tra có gen kháng, R308BB có 90% cá thể kiểm tra có gen kháng. Kết quả này tương đối trùng khớp với kết quả lây nhiễm nhân tạo bằng vi khuẩn trên hai dòng bố kháng bệnh là R75 và R308BB. Riêng dòng D42BB chỉ có 10% cá thể kiểm tra có gen kháng bệnh ở trạng thái dị hợp tử. Sự khác biệt giữa kết quả lây nhiễm nhân tạo và kết quả kiểm tra gen kháng của dòng D42BB có thể giải thích là do gen Xa21 tuy có phổ kháng rộng nhưng thường bị mất khả năng kháng trong thời gian


ngắn do sự phát triển nhanh chóng của các chủng gây bệnh (Mew và cs., 1992), đồng thời quá trình lây nhiễm nhân tạo chịu ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh: nhiệt độ, độ ẩm... (Bảng 5).


Cũng sử dụng marker phân tử để xác định gen kháng bệnh bạc lá, LUO Yan-chang và cs. (2004) đã tiến hành kiểm tra gen Xa21 trên 200 cá thể F2 bằng chỉ thị pTA248. Kết quả cho thấy, có 47 cá thể mang gen kháng đồng hợp tử, 98 cá thể mang gen kháng dị hợp tử. Tất cả các cá thể này có mức độ kháng trung bình với chủng X-03 (LUO Yan-chang và cs., 2004). Siriporn Korinsak (2009) sử dụng chỉ thị SSR: RM5509 để phát hiện gen Xa7 trên quẩn thể F2. Cả 2 gen Xa7 và Xa21 đều là gen trội có phổ kháng rộng (Sidhu, 1978), liên kết chặt với gen mục tiêu (Siriporn Korinsak và cs., 2009; Ronal và cs., 1992) và ở trạng thái đồng hợp tử có khả năng kháng tốt hơn trạng thái dị hợp tử (Zhang và cs., 2006). Do đó chỉ thị phân tử giúp chọn lọc chính xác cá thể mang gen  mong muốn (Hình 1, Hình 2).
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		Hình 1. Kết quả kiểm tra gen Xa7
sử dụng cặp mồi RM5509
(đoạn nhân lên có kích thước 269bp)

		Hình 2. Kết quả kiểm tra gen Xa21
sử dụng cặp mồi pTA 248





		STT

		Hình 1

		Hình 2



		1

		Marker

		IR24 (Đối chứng không gen)



		2

		IR24 (Đối chứng không gen)

		IRBB21 (Đối chứng có gen)



		3

		IRBB7 (Đối chứng có gen)

		D42BB1



		4

		IRBB4/7

		D42BB2



		5

		R75-2-1

		D42BB3



		6

		R75-2-2

		D42BB4



		7

		R75-2-3

		D42BB5



		8

		R75-2-4

		D42BB6



		9

		R75-2-5

		D42BB7



		10

		R75-2-6

		D42BB8



		11

		R75-2-7

		D42BB9



		12

		R75-2-8

		D42BB10



		13

		R75-2-9

		R308BB1



		14

		R75-2-10

		R308BB2



		15

		

		R308BB3



		16

		

		R308BB4



		

		

		





4. KẾT LUẬN


Các chỉ thị phân tử RM5509 và pTA248 đã được sử dụng thành công để phát hiện gen kháng bạc lá tương ứng là Xa7 và Xa21 ở ba dòng bố 9311BB, D42BB, R308BB- kết quả lai hồi quy giữa các dòng mẹ 9311, D42 và R308 với các dòng bố đẳng gen IRBB4/7, IRBB4/5/13/21, IRBB21 tương ứng. Kết quả kiểm tra PCR với các cặp mồi đặc hiệu cho thấy: dòng bố R308BB có 90% số cá thể mang gen kháng Xa21 đồng hợp tử, 10% số cá thể mang gen dị hợp tử; dòng bố D42BB có 10% số cá thể mang gen kháng dị hợp tử; dòng bố 9311BB có 100% số cá thể mang gen Xa7 và tất cả các cá thể này đều đồng hợp tử về gen kháng Xa7. Kết quả này trùng khớp với kết quả lây nhiễm nhân tạo 3 nòi vi khuẩn đại diện cho 3 vùng: trung du miền núi phía Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trên quần thể lai BC3F1 của các dòng 9311BB và R308BB, ngoại trừ dòng D42BB.
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